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Lời mở đầu : 

Photoshop là phần mềm đồ hoạ nổi tiếng thế giới và rất thông dụng tại 

Việt Nam. Photoshop gần như là công cụ không thể thiếu của giới nghệ sĩ tạo 

hình hiện nay. 

 

Không chỉ dành cho những người có năng khiếu thẩm mỹ, photoshop đang 

trở thành phổ thông nhờ vào các chức năng đồ hoạ mạnh mẽ nhưng lại dễ sử 

dụng. 

 

Thông qua photoshop, chúng ta có thể thiết kế logo, Design quảng cáo, tạo 

mẫu hình ảnh và phục cheā,¥ maĘu saĉc meĀm maďi, aān tĖĔďng ³treân cả bất 

ngĔĘ´! 

 

Với ý tưởng cung cấp kiến thức cô động, giúp học viên nhanh chóng sử dụng 

được photoshop, tôi xây dụng giáo trình có nội dung thiên về kỹ năng thực 

hành giúp các bạn học Photoshop một cách dễ dàng hơn. 

 

Tác giả chân thành cảm ơn các thầy cô và các bạn đọc đã khuyến khích tạo 

điều kiện để hoàn thành tập sách nhỏ này. 

 

Tác giả chân thành cảm ơn các bạn đọc đã sử dụng  ïQuyển sách, với huy 

vọng nó thực sự bổ ích cho các bạn . 

Mọi thông tin trao đổi xin liên hệ : 

  Phan Tấn Đồng  

Điện Thoại : 0937395679 
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Chương I 

Bài 1: 

GIỚI THIỆU VỀ ADOBE PHOTOSHOP CS  

 

I . Sơ Lược : Là phần mềm đồ hoạ về điểm ảnh của hãng ADOBE giúp 

chúng ta xử lý tập tin dạng ảnh như : Lồng ghép , Phục chế , Chỉnh sửa 

và Design các điểm ảnh .Tập tin ảnh dạng chấm điểm Pixel (thường gọi 

là các ảnh bitmap) . 
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MêN HČNH LêM VI֒C CHĉNH CֲA PHOTOSHOP 
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1. Thanh Menu lệnh : Chứa tất cả các lệnh biến đổi hình ảnh  

2. Thanh Option : Chứa các tính chất riêng cho từng công cụ  

3. Hộp Tool box : Chứa tất cả các công cụ hiệu chỉnh ảnh  

4. Vùng ảnh đang được chỉnh sửa còn gọi là (Layer) đặt trưng cho từng lớp 

5. Vùng nền xám đặt trừng của Adobe photoshop với than màu từ 0 đến 

255 màu 

6. Các bảng báo di động gọi là Palletes di động dùng xử lý nhanh cho 

điểm ảnh 

Các thanh nói trên nằm trong menu windown của thanh menu ta chọn để 

hiển thị và ngược lại. 
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II . Các công cụ cơ bản : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hộp màu 

Move (V) 

Magic wand (W) 

Crop (C) 

Zoom  (Z) 

Hand  (H) 
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III. Sử dụng các công cụ cở bản trong photoshop 8.0 : 

Trong photoshop 8.0 có khoảng 20 nhóm công cụ khác nhau giúp trong việc 

lồng ghép chỉnh sửa hiệu quả hơn đạt kết quả nhanh chóng hơn các phiên 

bản trước . 

ü Marquee Tool (M) :       nhóm công cụ chọn vùng theo các hình mặc định 

trước  

ü Lasso Tool (L) : nhóm công cụ chọn tự do  

ü Move Tool (V): công cụ dịch chuyển vật thể (hay gọi là điểm ảnh ) 

ü Magic Wand Tool (W) : công cụ chọn theo vùng bắt màu  

ü Crop Tool (C) : cắt xén hình ảnh theo kích thước xác định  

ü Eraser Tool (E) : nhóm công cụ tẩy xoá  

ü Gradient & Paint Bucket Tool (G) : các cộng cụ tô màu  

ü Brush & Pencil Tool (B) : các công cụ cọ tô vẽ  

ü Pen Tool (P) : nhóm công cụ tạo đường dẫn  

ü Shape Tool (U) : nhóm công cụ vẽ hình (hình thể hiên theo shape)  

ü Path & Direct Selection Tool (A): cac công cụ chỉnh sửa shape và pen  

ü Type & Type Mask Tool (T) : nhóm cônh cụ tạo văn bản (tạo chữ)  

ü Eyedropper Tool (I) : nhóm rút trích màu từ điểm ảnh  

 

Chú ý : đây là các công cụ vận dụng co công việc xử lý lồng ghep các điểm 

ảnh. Và phụ thuộc vào các thuộc tính của Layer (lớp) tính chất lớp Palette ta 

thực hiện công việc đề ra : 

Các công cụ thiên về phục chế chấm mịn chi , tiết cho điểm ảnh  
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ü Healing Brush & Patch Tool (J) : nhóm công cụ chấm mịn và phục chế   

ü Clone Stamp Tool (S) : công cụ nhân bản  

ü Pattern Stamp Tool (S) : công cụ nhân bản mẩu  

ü History & Art history Brush (Y) : nhóm cọ hiệu ứng  

ü Slice Tool (K) : chia vùng hình ảnh  

ü Dodge ¶ Burn ¶ Sponge Tool (O) : nhóm hiệu chỉnh Tone màu  

ü Blur ¶ Shapen ¶ Smudge Tool (R) : nhóm công cụ phục hồi  

Trong đó :  

- Zoom Tool (Z) : thu nhỏ phóng lơn tỉ lệ cho ảnh   

- Hand  Tool (H) : xem chi tiết khi phóng lớn   

- Edit in Quick Mask  Mode (Q) :           mặt nạ chọn vùng trong photoshop 

 

- Standard Screen Mode(F) : nhóm điều chỉnh màn hình làm việc  

 

- Edit in ImageReady (Shift+Ctrl+M) : chuyển đổi gioa diện làm việc  

 

III . Các palette di động : 

Là các bản báo di động giup ta thao tác nhanh trên điểm ảnh khi tắt mở chế 

độ palette di động ta vào menu windown để đánh dấu hoặc bỏ dấu . 

 

1 . Palette Navigator : tương tự như  Zoom và  

Hand. Cho phép phóng lớn thu nhỏ ảnh với thanh 

 trược và ô đỏ bên trong palette cho cách nhìn rỏ ràng 

 hơn chi tiết hơn về điểm ảnh đó . 
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2 . Palette Info :  

Thể hiện tọa độ (vị trí so với thước) của con 

trỏ, và thông số màu tại vị trí tọa độ đó .Hai 

ô trên cho biết sắc độ màu tại tọa độ đó với  

hai màu CMYK và RGB .hai ô dưới báo tọa  

độ và kích thước 

3. Palette Color : 

Giúp chọn nhanh chính xác màu của hộp màu 

foreground và backgroung ,bằng cách chỉnh 

thanh trược của dãy màu hoặc trích màu ngay 

hộp màu bên dưới 

4. Palette Swatches : 

Tương tự như color nhưng màu hình thành từ 

các mẫu có sẳn để ta rút trích  

Swatches còn cho lưu thêm các mẫu màu mới  

từ hộp màu được rút trích của điểm ảnh  

5 .Palette Style  : 

Giúp ta tạo nhanh chóng các hiệu ứng cho layer 

từ các hiệu ứng được lưu trữ sẳn bằng cách chọn 

vào các mẫu trên Palette . Và có thể lưu trữ từ 

hiệu ứng Layer Style rồi xử dung cho các lần sau 

đó trên các điểm ảnh khác : 
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6 . Palette Character : 

Bảng báo này chủ yếu dùng để định dạng font 

chử trong Photoshop . gồm các thành phần như: 

- Font : chọn kiểu  chữ soạn thảoSize : chọn kích 

thước cho chữ  

- Font Style : chọn kiểu thể hiện  

- Scale :co dãn chi tiết ký tự 

- Leanding :khoảng cách dòng  

- Tracking : khoảng cánh ký tự  

- Change case : chuyển mã ký tự  

- Color : màu cho văn bản  

 

7 .Palette Channel : 

Chủ yếu lưu trữ các kênh màu của điểm ảnh, 

bao gồm các 

 kênh tổng hơp và kênh đơn thể và ta dùng để 

tách màu 

từ CMYK .Ngoài ra channel còn lưu trử các vùng 

chọn  

dưới dạng kênh xám kênh Alpha . 

- Trong photoshop chỉ lưu trữ tối đa là 14 lênh ở thang độ  

xám kênh Alpha. 
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8 . Palette Layer : 

Được hiểu như tấm phim trong suốt được lưu  

trữ trên nền  

background của một hình ảnh ,thông thường thì 

ảnh trong  

photoshop thườngđược dùng nhiều layer chồng 

lên nhau,  

layerthương được dùng từ các lệnh cắt ,dán và tô vẽ nó  

rất tiện dung cho việc sử lý mà không ảnh hưởng đền vùng  

khác .Nó dùng để quản lý các lớp trên một ảnh 

 

9 .Palette History : 

Cho phép ghi lại các thao tác tại thời điểm  

hiện tại khi ta xử lý ảnh mỗi thao tác sẽ  

được ghi lại với tên lệnh đó bạn chọn vào  

tên lệnh thì chỉnh điểm ảnh ngay thời  

điểm này . 

Mặc định của history chỉ lưu trữ 20 trạng  

Thái gần nhất của ảnh khi xử lý .và ta có  

Thể tăng chức năng lưu trữ của history
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CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN 

Hình ảnh vecter 

Được mô tả bằng đườn cong hình học 

Không thay đổi chất lượng và sắc độ 

khi phóng to thu nhỏ (scaladle) 

File thuộc dạng vector có dung lượng 

nhỏ  

Thường dung cho chữ ,biểu tượng 

(Logos) , các dạng ảnh minh họa 

(Illustrations) 

File dạng vector thường có đuôi mỡ 

rộng (ex-tension) : 

 Như : 

 - CDR (CorelDraw) 

 - AI (Adobe Illustrator) 

 - FH (Free Hand) 

 - EPS (Encapslated PostScript) 

 

 

Hình ảnh Raster 

Được mô tả bằng lưới điểm (bitmap) 

mổi điểm được gọi là 1 pixel và có 

giá trị màu (color value) riêng của nó  

Chất lượng bị giảm khi phóng to thu 

nhỏ  

File dạng Raster có dung lượng lớn  

Thường dùng cho hình ảnh có tông 

màu liên tục (continuous-tone) như 

:ảnh chụp Photoshop hoặc trang 

(Painting) 

File dạng vector thường có đuôi mỡ 

rộng (ex-tension) : 

 Như : 

    -PSD (photoshop) 

    -TIF (Tab Image File) 

    -JPEG (Jiont Photographic Experts 

Group) 

    -EPS (Encapslated PostScript)   
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3:1zoom 

24:1zoom Bitmap Image 

Vecter Graphic 

24:1zoom 

3:1zoom 
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II . Độ phân giải ảnh (Image resolution) 

Độ phân giải của ảnh là số điểm (pixel) có trên 1 đơn vị chiều dài của hình 

ảnh đó . 

Đôi phân giải tính bằng đơn vị ppi (pixel per inch )hoặc dpi (dots per inch). 

Vi dụ : Một hình ảnh có kich thước một inch và độ phân giải là 72 dpi sẽ 

chứa tổng cộng  5.184 pixel = 72 x 72 .Hình ảnh co kich thước tương tự 

nhưng độ phân giải là 300 sẽ chứa tổng cộng 90.000 pixel = 300x300 

Hình ảnh có độ phân giải càng cao thì càng sắc nét và màu sắc càng chính 

xác. Và khi đó dung lượng file cũng sẽ tăng theo và đòi hỏi chiếm nhiều dung 

lượng trên đĩa cứng . Tuy nhiên khi quét ảnh để phục vụ cho việt in ấn người 

ta sử dụng quy tắt sau: 

Đối với ảnh chỉ có hai màu trắng và đen (Line Art ,Black and White) 

 

 

 

 

Ví dụ : in một ảnh ra máy in HP laserJet 1000 ( máy in này có độ phân giải 

là 600 dpi) người ta quét ảnh với độ phân giải là 600ppi 

đối với hình màu hoặc Grayscale : 

 

 

 

   Loại ấn phẩm   Tân số lưới tram  Đội phân giải ảnh cần quét    

   Báo  85  - 120 lpi  170 ¶ 240 ppi  

   Tạp chí  133 - 150 lpi  266 ¶ 300 ppi  

 Lịch  175 lpi  350 ppi  

Độ phân giải ảnh =độ phân giải của thiết bị in 

Độ phân giải ảnh = tần số lưới tram x2 
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 Tranh nghệ thuật  200 lpi  400 ppi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III . Quan hệ giữa kích thước ảnh và độ phân giải ảnh : 

  1 . Trường hợp không có nội suy : 

Nếu ta giữ nguyên số lượng điểm và tăng kích thước lên n lần thì độ phân 

giải ảnh giảm xuống n lần và ngược lại . 

                    

 

 

 

     

2 . Trường hợp có nội suy ( số lượng điểm thay đổi ) : 

Nếu ta tăng kích thước ảnh và muốn giữ nguyên độ phân giải ảnh thì 

Photoshop tự suy ra một số điểm mới . Ngược lại nếu ta giảm kích thước ảnh 

và vẫn muốn giữ nguyên độ phân giải ảnh thì Photoshop phải tự loại bỏ đi 

một số điểm ảnh củ . Hai quá trình này được gọi là nội suy (interpolation) 

72ppi 

300ppi 
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.Khi đó hình ảnh có thể bị mất nét (out ¶ of ¶ focus) .Để làm hình ảnh sắc 

nét trở lại ta dùng Filter Unshap Mask  

 

 

 

 

 

Có 3 phương pháp nội suy : Bicubic , Bilinear và Nearest Neighpor .Phương 

pháp Bicubic thường cho kết quả tốt nhất . 

IV . Độ phân giải máy in : (Printer Resolution )  

Độ phân giải máy in là số điểm in Dost mà một máy in có thể thể hiện được 

trên một đơn vị chiều dài . Độ phân giải máy in được tính bằng đơn vị dpi 

(dost per inch) . 

Vd :  Máy in  Độ phân giải máy in 

 Máy in laser HP laserJet 1100 600 dpi  

 Máy in laser HP laserJet 4000 1200 dpi  

 Máy in màu EPSON Stylus 900 1440 dpi  

 Máy in phim Scitex Dolev 800 3556 dpi  

 

V . Độ phân giải màn hình : (moniter resolution )  

 Độ phân giải mặc nhiên của màn hình Macintosh là 72 dpi , của màn hình 

PC là 96 dpi . Khi ta bấm nút chuột vào công cụ Zoom          ,Photoshop hiển 

thị hình ảnh ở chế độ 100% . Đây là chế độ trung thực nhất của hình ảnh . 

Khi đó mỗi pixel của hình ảnh sẽ được hiển thị bằng một pixel của màn 

hình. 
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          Hình ảnh 6 inch x 6 inch với độ  Hiển thị ở chể độ 100 % 

 phân giải 72ppi dung lượng file 

  547 kb  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình ảnh 6 inch x 6 inch với độ  Hiển thị ở chể độ 100 % 

 phân giải 72ppi dung lượng file 

              7.6 Mb  
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CHƯƠNG II  

VÙNG CHỌN  ( SELECTIONS ) 

Khái niệm vùng chọn : 

Vùng chọn là tập hợp các điển (pixels) chịu ảnh hưởng của những tác động 

mà người sử dụng thực hiện . 

 

II.Các công cụ tạo vùng chọn :  

- Trong Photoshop để tạo được vùng  

chọn ta có các công cụ vùng chọn sau : 

1 .Công cụ Marquee Tool : 

- Cho phép tạo vùng chọn có dạng hình chữ nhật .  

- Để chọn vùng theo hình vuông ta nhấn phím Shift khi vẽ . 

- Để tạo vùng chọn từ tâm ta nhấn thêm phím Alt khi vẽ  

 

 

 

 

 

               Vẽ từ góc                              Vẽ từ tâm 
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2 .Công cụ Elliptical Marquee Tool : 

- Cho phép tạo vùng chọn có dạng hình elip .  

- Để chọn vùng theo hình elip ta nhấn phím Shift khi vẽ . 

- Để tạo vùng chọn từ tâm ta nhấn thêm phím Alt khi vẽ  

  Vẽ từ góc                                                                      Vẽ từ tâm 

 

 

 

 

3 .Công cụ Single Row Marquee Tool :  

- Cho phép tạo vùng chọn bao gồm những pixel nằm trên đường thẳng ngang 

4 .Công cụ Single Column Marquee Tool : 

- Cho phép tạo vùng chọn bao gồm những pixel nằm trên đường thẳng dọc  

5 .Công cụ Lasso Tool (l) :          

 - Cho phép tạo vùng chọn bằng cách vẽ tự do . 

 Trường hợp muốn vẽ một vùng chọn bằng 

 những đường gấp khúc thì ta nhấn phím Alt  . 

 

 

6 .Công cụ Polygon Lasso Tool (l) : 

 - Cho phép vẽ những đoạn gấp khúc để tạo 

vùng chọn  

theo dạng đa giác . 
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7 .Công cụ Magnetic Lasso Tool (l) :  

- Cho phép tạo vùng chọn bằng cách tự  

động dò tìm biên giữa những vùng ảnh 

 có màu sắc phân biệt trên ảnh nhưng tỉ số 

tương 

 phản chênh lệch nhau. 

 

 

 

 

 

 

Trên thanh option bar (thanh thuộc tính) có các tuý chọn như sau : 

 

 

+ New Selection : tạo mới vùng chọn  

 

 

+ Add to Selection : thêm vùng chọn vào vùng ban đầu . 

Nếu không ta nhấn giữ phím Shift rồi tạo vùng  

mới các bạn lưu ý rằng cộng vùng chọn luôn có 

dấu công  xuất hiện bên con trỏ 
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+ Subtrast form Selection :bớt vùng chọn trên 

 vùng ban đầu thì ta nhấn giữ Alt  và luôn xuất 

hiện dấu trừ bên con trỏ  

 

 

 

+ Intersect with Selection  : lây phần giao giửa hai vùng chọn  với phần giao 

ta nhấn tổ hợp phím Alt + Shift  lưu ý có dấu nhân xuất hiên bên con trỏ  

Chú ý : 4 thành phần trên vận dung cho tất cả cho các công cụ vùng chọn 

trên thanh Tool Box  

Lasso Width (1 ¶ 40 pixel) :  xác định khoảng cách tự động do tìm biên . 

Frequency (0 ¶ 100) : xác tần số xuất hiện của các điểm nút (fastening poits) 

trên vùng chọn  

Edge Contrast (1 ¶ 100%)  :  xác định độ nhạy trong việc dò tìm biên của 

công cụ này .Giá trị lớn của Edge Contrast chỉ cho phép do tìm biên của 

những hình ảnh có độ tương phản cao . Giá trị nhỏ của Edge Contrast cho 

phép do tìm biên của những hình ảnh có độ tương phản thấp . 

Chọn Anti -aliased để biên của vùng chọn  

được trơn , dịu . Khi đó Photoshop làm  

giảm nhẹ việc chuyển tiếp màu giữa các 

 điểm biên (edge pixel) với những điểm  

thuộc nền của hình ảnh (background pixel). 
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Hình minh hoạ sau đây cho hai kết quả  

khác nhau của vùng chọn khi dán sang một  

ảnh khác nhau (trong hai trường hợp có chọn 

 Anti -aliased và không chọn Anti -aliased  .                                                                                       

Anti-aliased on               Anti-aliased off 

8 .Công cụ Magic Wand Tool (w) :  

- Cho phép tạo vùng chọn bao gồm những điểm pixel có sắc độ tương ứng là 

những điểm màu kế cận ,khi chọn công cụ này sai số Tolerance  (0 ¶ 255)  

 

 

 

 

 

             Tolerance = 30                                                    Tolerance = 60  

 

Trên thanh option bar (thanh thuộc tính) có các tuý chọn như sau : 

Contiguous cho phép chọn vùng chọn liên tục (Contiguous) hoặc khopong 

liên tục (non ¶ Contiguous) . 

Anti ¶ aliased để biên vùng chọn được trơn và dịu . 

Chú ý : muốn dời vùng chọn có mang theo nội dung ta phải sử dung công cụ 

Move Tool  (v)           để dời vùng chọn với nội dung của nó đến vị trí khác 

trên hình ảnh hoặc một Layer khác khi đó vị trí củ của vùng chọn có hai 

trường hợp : 

Nếu vùng chọn nằm trên cùng một điểm ảnh thì vùng ban đầu nhận màu của 

Background hoặc vùng trong suốt la ta đứng trên Layer  
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Nếu vùng chọn khác Layer thì điểm ảnh giữ nguyên tính chất ban đầu mà ta 

tạo được layer mới bằng vùng chọn trên Layer ban đầu  

Để sao chép nội dung bằng Move thì ta nên nhấn  giữ Alt  trước khi dời  

III . Một số thao tác với vùng chọn bằng menu :  

1. tô vùng chọn với màu của foreground color :nhấn phím Alt ¶ Delete  

2. tô vùng chọn với màu của background color :nhấn phím Ctrl ¶ Delete  

 

 

 

3. Chọn toàn bộ hình ảnh :chọn menu Select / All  (Ctrl + A) 

4. Huỷ bỏ vùng chọn :chọn menu Select / Deselect (Ctrl + D) 

5. Chọn trở lại vùng vừa huỷ bỏ :chọn menu Select / Reselect (Crtl + Shift + 

D) 

6. Đảo vùng chọn : chọn menu Select / Inverse  (Ctrl + Shift + I hoặc Shift + 

F7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Hiện và giấu vùng chọn : chọn menu View / Show/Hide Selection Edges 

Foreground color 

(d) Defaulf clolors 

Switch color (x) 

Background color 
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8. Dời vùng chọn không man theo nội dung : ta sử dụng một trong các công 

cụ tạo vùng chọn để dòi vùng chọn đến vị trí khác trên ảnh bằng cách : 

 a ) Nhấn các phím mũi tên để ta dời chỉ định giá trị là một Pixel  

 b ) Nhấn Shift rồi dời với các phím mũi tên thì có giá trị dời là 10 Pixel 

9. các phép biến đổi hình học trên vùng chọn : 

- Để  thực hiện các phép biến đổi trên ta vào menu Select / Transform 

Selection  

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

Để kết thúc quá trình trên ,ta nhấp đúp chuột vào trong và nhấn  Enter . 

 

 

10. Mở rộn vùng chọn dựa trên sắc màu : 

 a) Chức năng của Grow  trong menu Select cho phép mở rộng vùng bằng 

cách thêm vào vùng chọn sẳn có những điểm (Pixel) kế cận và có màu sắc 

Co dãn (Scale) nhấn 

Shift đểgiữ đúng tỉ 

lệ 

Quay (rotate) 

Làm nghiên (skew) 

nhấn giữ Ctrl  

Biến dạng 

(distort) nhấn 

giữ Ctrl  

Phối cảnh 

(prespective) nhấn 

giữ Ctrl+Alt+Shift  
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Vùng chọn ban đầu 

Vùng chọn sau khi 

dùng lệnh Similar 

tương tự (với sai số là Tolerance được xác định trong tuỳ chọn của Magic 

Wand ) 

 

 

 

 

 

 

 

b ) Chức năng của Similar trong 

menu Select cho phép mở rộng 

vùng bằng cách thêm vào vùng 

chọn sẳn có tất cả những điểm 

(Pixel) ở bất kỳ vị trí nào trên 

ảnh và có màu sắc tương tự (với sai  

số là Tolerance được xác định trong tuỳ  

chọn của Magic Wand ) 

11. Chỉnh sủa vùng chọn : 

a)  Nằm trong select / Modify  chức năng của Border tạo thêm khung cho 

vùng chọn có sẳn độ rộng (width) của khung 1 ¶ 64 pixel  

 

 

 

 

 

Vùng chọn 

ban đầu 

Vùng chọn 

sau khi 

dùng lệnh 

Grow 
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b) Chức năng của Expand và Contract cho phép mở rộng hoặc thu hẹp vùng 

chọn theo số pixel bởi giá trị Expand by và Contract by (1 ¶ 16 pixel ) 

 

 

 

 

 

c ) chức năng của Smooth dùng để làm trơn vùng chọn  

 

 

 

 

 

Chú ý : các tham số nhập vào các ô xác đinh tương ứng để thực hiện các lệnh trên  

12 . lưu nạp và tải các vùng chọn lưu nap : 

Ở mỗi thờ điểm chúng ta có một vùng chọn nhất định .Khi vẽ vùng chọn mới thì vùng 

chọn củ mất đi .Do vậy phải lưu nạp vùng chọn để tái sử dụng ta có các cách sau : 

a ) chọn menu Select / Save Selection  

 

 

 

 

 

 

 

b ) bấm chuột vào nút Save Selection trên Palette Channel để lưu để hiện thị Palette 

này ta vào menu Window / chọn Channel sau khi lưu vùng chọn trên Channel xuất 

ảnh ban đầu 

Expand 
Contract 

ảnh ban đầu 

Smooth 



 

Bi°n soʜn: Phan Tʠn ņΠng    Trang   25                            

hiện một kênh mới gọi là kênh Alpha mục đích kênh Alpha dùng để lưu trử vùng 

chọn  

 

 

 

 

 

 

Trên kênh Alpha luôn được chia làm 2 vùng .Vùng trắng ứng với vùmg chọn (selection 

area). Vùng đen tương ứng với vùng không chọn (masked area) 

 

 

 

 

 

Nếu muốn tải lại vùng chọn đã lưu trên kênh Alpha ta dùng các cách sau đây : 

a) chọn menu Select / Load Selection  

b) trên Palette Channel kéo vùng chọn  

thả vào nút Load Selection  

 

 

 

 

 

 

 

Hiện / giấu kênh 

Nạp vùng chọn 

Lưu vùng chọn 

Thùng rác 

Tạo kênh mới 
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c) nhấn Ctrl  trỏ chuột vào kênh xác định cần tải về trên kênh channel 

IV. Quit mask : 

Chế độ Quit mask cho phép chỉnh sủa vùng chọn như  

một lưới màu mà không dùng tới Channel Palette . 

Sự tiện lợi trong việc chỉnh sửa vùng chọn như một  

mặc nạ màu có thể dùng hầu hết các công cụ và filter  

của Photoshop để điều chỉnh Mask  

Cách sử dụng : 

+ Vẽ vùng chọn trên hình cần dùng Quit Mask  

+ chọn nút Edit in quit mask mode  trên thanh công cụ Tool Box 

 

 

 

 

 

 

 

 

Một cách mặc nhiên ,khi đó vùng che (masked areas) sẽ được thể hiện 50% 

của màu đỏ (red) .Sau đó ta dùng các công cụ tô vẽ hoặc filter để làm thay 

đổi vùng chọn . Tô với màu đen là mở rộng vùng che và thu hẹp vùng chọn . 

Tô với màu trắng mở rộng vùng chọn thu hẹp vùng che .Tô với màu xám tạo 

vùng chọn nửa trong suốt (semi transparent) 

Để quay lại chế độ chuẩn ta chọn nút Edit in standard mode trên thanh công 

cụ khi đó ta có vùng chọn như đã chọn . 

Chế độ chuẩn 

(Standard mode) 

Chế độ Quit Mask (Quit 

Mask mode) Vùng chọn ở chế độ 

Quit Mask 

Vùng chọn ở chế 

độ chuẩn 



 

Bi°n soʜn: Phan Tʠn ņΠng    Trang   27                            

Chú ý : ta có thể dùng phím tắt cho chế độ trên bằng phím (Q) 

- Để chọn màu mặc nhiên cho foregound color và background color ta bấm 

chuột vào biểu tượng       trên thanh tool box hoặc phím tắt là D .Để đảo màu 

cho foregound color và backgound color ta bấm vào biểu tượng    trên thanh 

tool box hoặc phím X . 

 

 

 

- Vùng chọn bằng chế độ Quit Mask chỉ là vùng chọn tạm thời .Để lưu thành 

kênh Alpha ta dùng một trong hai cách đã nói trên vận dụng lưu tải vùng 

chọn  

- Muốn thay đổi các tùy chọn của chế độ Quit mask ta bấm đúp vào biểu 

tượng thanh công cụ để hiển thị hộp đối thoại  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHƯƠNG III   :     LAYER (LÔP) 

I / khái niệm về layer : 

Foreground color 

Chọn mặc nhiên foregruocd color là 

đen , background là trắng 

Đảo màu cho foregruond và 

backgruond  

Background color 
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 - Lớp dưới cùng gọi là hình ảnh thông thường gọi là Background (nền) .Layer 

là những lớp trong suốt được đặc trên background này Để hiển thị các 

Palette ta chọn vào menu Windown sau đó đánh dấu 

vào các Palette để hiển thị  

- Với Palette Layer ta vào menu 

Windown / Layer  hoặc nhấn 

phím F7 để hiển thị Palette  

 

II .  Trường hợp phát sinh Layer 

: 

1 .Khi ta dùng công cụ Move Tool        để dời một vùng chọn hoặc một hình 

ảnh từ điểm ảnh A sang điểm ảnh B thì bên điểm ảnh B xuất hiện một Layer 

mới . 

2 .Khi ta dùng công cụ Type  Tool         để đành chử lên một hình ảnh thì 

trên Layer xuất hiện một Layer mới . Nếu thay đổi nội dung ,màu sắc ,thuộc 

tính văn bản ta có thể dùng công cụ 

Type       để sửa trực tiếp lên văn 

bản .Phần trong suốt của Type Layer 

mặc nhiên sẽ được bảo vệ (preserve 

transparency) .Để có thể thao tác 

với phần trong suốt ta phải đổi Layer 

thành dạng lưới điểm bằng cách chọn Layer / Rasterize Type  
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Layer 

mới 

3 .Khi ta dùng lệnh File / Place để đặc hình ảnh dưới dạng AI hay EPS lên 

của sổ hình ảnh thì trên cửa sổ này xuất hiện một 

Layer mới .Layer mới sinh ra có tên trùng với  

tên của File AI hay EPS . 

4 .Khi ta sao chép nội dung của một vùng chọn 

 bằng lệnh Edit / Copy  (Ctrl + C) ,rồi dùng lệnh Edit / 

Paste (Ctrl + V) để dán nội dung của Clipboard vào 

một cửa sổ hình ảnh thì trên cửa sổ này cũng xuất hiện 

một Layer mới. 

5 .Để tạo một Layer mới ta bấm  

phải chuột vào của Layer Palette  

hoặc chọn      New Layer . 

III . Các phương pháp chọn Layer : 

Bạn muốn thao tác với layer này thì phải chọn ngay layer đó để thao tác ,ta 

dùng một trong những cách sau đây : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cách 1 : Bấm chuột vào Layer cần chọn trên Palette Layer  

Nhấn Alt + [ để chọn layer kế dưới (Previons layer) 

Layer 

được 

chọn 

Biểu 

tượng 

cọ 

xuất 

hiện 

với 

layer  

hiện 

hành 
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Nhấn Alt + ]  để chọn Layer kế trên (Next layer) 

Cách 2 : Sử dụng thực đơn cảm ngữ cảnh (Context sensitive menu) 

-  Chọn công cụ Move       ta nhấp phải chuột  

-  Lúc đó trình đơn menu sổ xuống một thực  đơn chứa tên  

của các Layer sẽhiện ra cho phép cho phép ta chọn Layer  

muốn chọn . 

Cách 3 : Chọn công cụ Move    

Nhấn giữ phím Ctrl  ,bấm phải chuột vào hình ảnh của Layer  

cần chọn  

Cách 4 : Chọn công cụ Move 

Chọn chức năng Auto select layer  trên thanh 

 thuộc tính .Sau đó dùng chuột bấm vào  

vùng hình ảnh cần chọn . 

IV . Đổi tên cho một layer : 

Chọn Layer cần đổi tên trên 

Palette Layer ta bấm phải chuột ,rồi chọn chức 

năng Layer Properties của thực đơn rồi gõ tên mới vào ô Name . 

V .Đổi background thành Layer 0 :  

- Ta nhấp đúp chuột vào Background sẽ chuyển background thành Layer 0 

- Hoặc vào Menu Layer / New / Layer form background sẽ chuyển thành 

Layer 0  
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IV .Di chuyển layer : 

Công cụ Move cho phép di chuyển layer .Khi chọn vào Move ta nhấn các 

phím mũi tên thì layer hiện hành sẽ di chuyển qua trái, qua phải ,lên trên 

,xuống dưới 1 pixel  .Nếu ta nhấn các phím mũi tên kết hợp với Shift thi di 

chuyển là 10 pixel  . 

VII .Thay đổi Opacity cho layer : (độ mờ đậm của layer) 

Ta có thể làm cho các layer trở nên trong xuốt bằng cách điều chỉnh các giá 

trị opacity của layer bằng các cách sau : 

Cách 1 : Gõ vào ô gia trị Opacity                 hoặc kéo thanh trược  

Cách 2 : Chọn công cụ Move          rồi gõ tắt trên bàn phím số . 

0 tương ứng với giá trị 100% 

1 tương ứng với giá trị 10% 

2 tương ứng với giá trị 20% 

3 tương ứng với giá trị 30% 

4 tương ứng với giá trị 40% 

5 tương ứng với giá trị 50% 

6tương ứng với giá trị 60%  

7tương ứng với giá trị 70% 

8tương ứng với giá trị 80% 

(vv) cho tới 9 

Gõ nhanh 2 phím cùng một 

 lúc 4,5 tương ứng với 45%  

VIII . Các phép biến đổi hình học trên layer :  

1 .Menu file  :  
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a) New  (Ctrl + N) tạo mới  

một layer . Khi chọn hiển thị  

hộp thoại New gồm: 

- Name : đặt tên cho layer 

- Preset : kích thước chuẩn  

- Widht & Height : cho phép xác định lại kích thươc theo thuẩn  

- Resolution : xác lập độ 

phân giải theo các chuẩn 

máy in 

- Color Mode : hệ màu 

theo hai chuẩn thường 

dùng RGB & CMYK 

- Background Contens 

màu chuẩn cho background  

b) Open : (Ctrl + O) mở file ảnh có trên đĩa chọn lựa  

c) Save : (Ctrl + S) lưu file ảnh  

Trong chế độ lưu la lưu ý các đuôi (phần mỡ rộng ) như sau : 

PSD cho ta chế độ ảnh thật duy trì các lớp trong file 

JPEG cho chể độ mã hóa nhanh nhất ,với thuật nén làm giảm nhẹ hình ảnh 

GIF chuẩn file cho các ảnh động như :Flash , Adobe Image Ready 

EPS là một chuẩn định dạng file của PTS dung chung với các chương trình đồ 

họa và dàng trang khác 

TIFF,PDF tương tự như DPS duy trì các lớp trên file được chỉ định  

2 .Menu Edit  : 
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Scale nhấn 

giữ kích 

thước để 

giữ đúng tỉ 

lệ 

Rotate 

 

Ngoài các lệnh cơ bản thường dùng như : Copy , Cut , Paste , Undo ta 

còn các lệnh sau . 

Transform : 

Scale : co dãn  

Rotate : qoay  

Skew : làm nghiên hay gọi là kéo xiên 

Distor : biến dạng  

Perspective : phối cảnh  

Nếu chọn thực hiện có mức độ chính xác ta nên dùng thanh thuộc tình 

với các thông số xác định  

 

 

Free Transform : (Ctrl + T)  

Cho phép thực hiện năm phép biến đổi trong cùng một lúc (5 trong 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đối tượng so với vị 

trí hiện hành 
Giữ đúng tỉ lệ 

Thay đôi vị tri 
Thay đổi kích thước 

quay Nghiên 

ngang 

Nghiên 

dọc 
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Sau khi thực hiện các phép biến đổi trên tabấm đúp chuột vào hoặc nhấn 

lệnh Enter để kết thúc lệnh (Bounding Box)  

Trong đó Transform còn có các chuẩn biến dạng sau : 

Rotate 180
0

 : quay layer ñi 180
0

 

Rotate 90
0

 CW :quay layer ñi 90
0

 cùng chiều kim đồng hồ (Clock wise) 

Rotate 90
0

 CCW :quay layer ñi 90
0

 ngược chiều kim đồng hồ (Counter Clock 

wise) 

Flip Horizonal :lật ngang hình ảnh (đối xứng qua trục dọc) 

Filip Vertical  :lật dọc hình ảnh (đối xứng qua trục ngang) 

 

 

 

 

 

 

 

IX .Clipping Group  : 

Trong hình ảnh minh họa cho ta thấy muốn cắt một hình ảnh theo khuôn của 

một layer ta có 2 cách thực hiện : 

Skew (nhấn giữ Ctrl 
Distor nhấn giữ Ctrl Prespective nhất tổ hợp 

phím Ctrl ¶Alt -Shift 

Lật ngang 

Lật dọc 
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Cách 1 : ta chọn layer ban đầu (bất kỳ layer nào) ,nhấn Alt  rồi bấm chuột 

vào đường ngăn cách giửa hai layer .Khi đó con trỏ có dạng  

Cách 2 :chọn layer hoahoàng rồi chọn Layer vb /Group with Previous (Ctrl+ 

G). 

Ta nối hai layer Hh và layer Vb thành một clipping group  ,trong đó Layer Hh     

gọi là layer nền (base layer) .phần hình ảnh của layer Hh trùng với phần 

hình ảnh trong suốt của layer Vb sẽ bị cắt bỏ . 

Để tách hai layer ra trở lại ta chọn Layer / Ungroup (Ctrl + Shift + G) hoặc 

nhấn giữ Alt  rồi bấmchuột lại đường ngăn cách giũa layer va layer  

 

 

 

 

 

 

X .Các chế độ hòa trộn layer : 

Giã sử ta có hai layer sắp chồng lên nhau , thì hai layer này có thể hòa trộn 

theo các chế độ sau : 

a. Nomal : Layer 2 che khuất layer 1 .Tuy nhiên ta có thể thay đổi Opacity 

cho layer 2 để cho hiển thị một phần của nội dung layer 1 

b. Multiphy :  Cho kết quả tương tự nhưng khi chồng 2 phim Slide dương bản 

tương ứng vào layer 2 và layer 1 lên nhau ,rồi đặt chúng lên bàn  montage để 

xem .Ta nhìn thấy một hình ảnh mang nội dung cuả layer 1 và layer 2 nhưng cho kết 

quả tốt đi .(làm bóng đổ) Màu trắng thì trung tính ở chế độ Multiphy 
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c. Screen : Cho kết quả tương tự nhưng khi ta rọi 2 đèn chiếu để rọi hai tấm 

phim dương bản tương ứng với layer 1 và layer 2 lên cùng 1 vị trí trên màn 

ảnh (Scran) .Ta nhìn thấy một hình ảnh mang nội dung của hai layer nhưng 

cho kết quả sáng hơn .Màu đen là màu trung tính khi ở chế độ Screen . 

d. Soft light , overlay , hand light : Ba chế độ này thực hiện Multiphy đối với 

vùng tối (Shadows) và Screen đối với vùng sáng Highlights của hai hình ảnh 

.Hiệu quả tăng dần từ Soft light và Overlay rồi hard light . 

e. Darken : Giã sử ta có hai Pixel trên hai layer và có hai giá trị R,G,B như 

nhau :  Layer 1:   R1 =15 ,G1 =150, B1= 61 

Layer 2:   R2 =50 ,G2 =98 , B2 =61 

Darken sẽ cho kết quả tổng hợp là giá trị nhỏ hơn trong các cặp giá trị R ,G 

,B 

 R = min (15,50) =15 

 G = min (150,98)=98  

 B = min (61,61) =61 

g.   Lighten : Ngược lại với Darken , Lighten sẽ cho kết quả tổng hợp là các 

giá trị lớn hơn các cặp giá trị R ,G ,B . 

 R = max (15,50) =50 

 G = max (150,98) = 150 

 B = max (61,61) = 61 

h.   Difference :  Lấy sai biệt giữa các cặp giá trị  

 R =  l15-50 l= l -35l=35  

 G =  l150 -98l =l52l=52  

 B = l61-61l = 0  
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i.    Exclussion:  Tương tự difference nhưng cho kết quả diu hơn (softer) 

k.   Hue : Phối hợp màu sáng,cường độ màu nền với sắc độ màu hòa trộn 

.Giã sử có hai pixel trên hai layer có hai giá trị H ,S ,B như nhau : 

 Layer 1 : H1 , S1 , B1 

 Layer 2 : H2 , S2 , B2 

Kết quả tổng hợp sẽ là H2 , S1 , B1 

l. Saturation : Kết hợp độ xám ,sắc độ hòa trộn cùng với màu nền  

Kết quả tổng hợp sẽ là : H1 , S2 , B1 

m.  Color : Color = Hue + Satuûation  

           kết quaûtoång hôp là :H2 , S2 ,B1  

n.    Luminosity : Kết hợp sắc độ và cường độ  

 kết quả tổng hợp sẽ là :H1 , S1 , B2 

o.    Dissoolve : Giống như rắc bột tạo hiện tượng phân táng ,tan rã .Cần 

giảm Opacity cho Layer 2 khi áp dụng chế độ này  

p.   Color Dodge : Làm cho layer 1 sáng lên làm phản chiếu layer 2  

q.   Color Burn : Làm cho layer 1 tối lại để phản chiếu lại layer 2 

 XI . Liên kêt (link) và trộn (merge) các layer: 

1. Liên kết : (link) : 

Để liên kết hai layer lại với nhau ta chọn layer thứ nhất rồi bấm chuột vào 

cột kế bên biểu tượng       của layer liên kết trên Palette layer để tạo móc 

xích 

 để liên kết ta thực hiện các lệnh liên kết. Ta chú ý hình minh họa để đặt 

liên kết . 
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2. Trộn (merge) 

V Sau khi đặt móc xích ta vào Menu layer chọn lệnh Merge Linked  hay 

phím tắt là Ctrl + E  để thực hiện liên kết thành 1 

V Nếu chọn Merge visible để trộn các layer đang hiển thị lại thành một 

layer được chọn trước phím tăt là Shift + Ctrl +E  

V Để trộn tất lại thành một và thành Background ta chọn Flattern image . 

Trường hợp 2 : 

V Ta thực hiện ngay từ Palette layer với nút thumbai      Meger link  để trộn 

các layer liên kết thành 1 

V Để trộn tất cả các layer thành một thì dùng lệnh       Meger visible   

V Trong đó lệnh        Meger down  là trộn layer hiện hành với layer dưới nó  

V Nếu trộn tất cả thành Background thì chọn       Flatten image (thường gọi 

là ép lớp )  

C Chú ý: Chỉ có lưu file dạng Photoshop (.PSD) thì các layer mới được giữ 

lại nguyên vẹn (nghĩ là các layer sẻ không bị trộn chung lại với nhau). Việt 

giữ nguyên các layer giúp cho người sữ dụng dễ dàng thay đổi vị trí, bố 
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cục của hình ảnh. Tuy nhiên để đưa một hình ảnh có nhiều layer vào các 

phần mềm dàn trang (như PageMaker hoặt QuanrkXPress) ta phải chọn 

chức năng File>Save As đê lưu file dưới dạng .TIF hoặc.EPS. 

XII. Layer / Matting  

1. Defringe 

Khi ta dùng công cụ Move để dời một vùng chon cùng với nội dung của nó từ 

cửa sổ A sang cửa sổ B thì xung quanh vùng chọn thường vẫncòn sót lại các 

pixel của cửa sổ A.Để loại bỏ những pixel ở mép (rìa) của vùng chọn, ta chọn 

Layer / Matting /  Defringe . 

2. Remove black matte  

Remove black matte được dùng để loại bỏ những pixer có màu đen ở mép 

của vùng chọn. 

3. Remove white matte 

Remove white matte được dùng để loại bỏ những pixer có màu trắng ở mép 

của vùng chọn 

 

 

 

 

 

 

 

XIII. Sắp xếp thứ tự trên dưới của các layer 

Có 2 cánh: 

Cách 1: 

Defringe 2 pixel 
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- Chọn layer cần thay đổi thứ tự trên dưới. 

- Chọn layer /  Arrange: 

¶ Send to back(Ctrl-Shift-[ ):đưa layer xuống dưới cùng. 

¶ Send back ward (Ctrl-[ ):đưa layer xuống dưới 1 vị trí. 

¶ Bring to front (Ctrl-Shift-] ):đưa layer lên trên cùng. 

¶ Bring for ward  (Ctrl-] ):đưa layer lên trên 1 vị trí. 

Cách 2:Dùng chuột để thay đổi thứ tự trên dưới của các layer trên Layer 

palette.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIV. Sắp xếp vị trí các layer 

-Chọn một trong các layer cần sắp xếp vị trí. Layer được chọn sẽ là layer 

đứng yên. 

-Liên kết (link) layer được chọn và các layer còn lại cần sắp xếp vị trí. 

-Chon: 

¶ Layer / Align Linked /  Top(canh bằng đầu) hoặc bấm chuột vào biểu tượng           
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            trên thanh tùy chọn của công cụ move. 

¶ Layer / Align Linked /  Vertical center(canh giữa theo phương dọc) hoặc 

bấm chuột vào biểu tượng        trên thanh tùy chọn của công cụ move. 

¶ Layer / Align Linked /  Bottom(canh bằng chân) hoặc bấm chuột vào biểu 

tượng        trên thanh tùy chọn của công cụ move. 

¶ Layer / Align Linked /  Left(canh trái) hoặc bấm chuột vào biểu tượng            

           trên thanh tùy chọn của công cụ move. 

¶ Layer / Align Linked /  Horizontal center (canh giữa theo phương ngang) 

hoặc bấm chuột vào biểu tượng        trên thanh tùy chọn của công cụ move. 

¶ Layer / Align Linked /  Right(canh phải)hoặc bấm chuột vào biểu tượng          

           trên thanh tùy chọn của công cụ move. 

 

 

 

 

 

 

XV.Phân bố đều các layer 

-Chọn một layer bất kỳ trong các layer cần phân bố đều. 

-Liên kết (link) layer này với các layer còn lại cần phân bố đều 

-Chọn: 

¶ Layer / Distribute link ed / Top (phân bố đều bắt đầu từ pixel trên cùng 

của từng layer ) hoặc bấm chuột vào biểu tượng        trên thanh tùy chọn của 

công cụ move. 

Vertical center 
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¶ Layer / Distribute linked /  Vertical center (phân bố đều bắt đầu từ pixel 

trên cùng của từng layer ) hoặc bấm chuột vào biểu tượng        trên thanh tùy 

chọn của công cụ move 

¶ Layer / Distribute linked /  Bottom (phân bố đều bắt đầu từ pixel trên cùng 

của từng layer ) hoặc bấm chuột vào biểu tượng        trên thanh tùy chọn của 

công cụ move 

¶ Layer / Distribute linked /  Left (phân bố đều bắt đầu từ pixel trên cùng 

của từng layer ) hoặc bấm chuột vào biểu tượng        trên thanh tùy chọn của 

công cụ move 

¶ Layer / Distribute linked /  Horizontal center  (phân bố đều bắt đầu từ pixel 

trên cùng của từng layer ) hoặc bấm chuột vào biểu tượng        trên thanh tùy 

chọn của công cụ move 

¶ Layer / Distribute linked / Right  (phân bố đều bắt đầu từ pixel trên cùng 

của từng layer ) hoặc bấm chuột vào biểu tượng        trên thanh tùy chọn của 

công cụ Move. 

XVI . Tạo layer bằng cách sao chép và cắt (copy and cut) 

1 . Vào menu layer / layer 

/ New / Layer via 

copy (Ctrl + J) 

Chức năng này 

cho phép sao 

chép vùng chọn 

của layer này 

thành layer mới .Phần nội dung của layer củ được giữ nguyên . 



 

Bi°n soʜn: Phan Tʠn ņΠng    Trang   43                            

2 . Vaøo menu layer / layer / New / Layer via cut  (Ctrl + Shift + J) 

Cắt vùng chọn của một layer tạo layer mới .phần vùng chọn của layer củ bị 

mất đi . 

XVII . Layer Mask : 

Tạo thêm một lớp để che lớp hiện tại chỉnh sửa trên lớp vừa tạo mà không 

ảnh hưởng đến lớp đó. 

Ta tạo Layer Mask để cho phép vùng khác nhau trên layer được hiện ra hoặc 

trong suốt . bằng cách điều chỉnh Layer Mask ,ta có thể tạo ra các hiệu quả 

đặc biệt trên layer mà hoàn toàn không ảnh hưởng đến các pixel của layer 

đó . 

Phần hình ảnh của layer tương ứng với vùng trắng trên Mask sẽ được giữ lại  

Phần hình ảnh của layer tương ứng với vùng đen trên Mask sẽ trở thành trong 

suốt   

Phần hình ảnh của layer tương ứng với vùng xám trên Mask sẽ trỏ thành nửa 

trong suốt  (semi trasparent)  
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1 . Để  tạo một mask trắng ta bấm vào biểu tượng      trên Palette layerr (hoặc 

chọn Menu layer / Add layer Mask / Reveal All) không che 

 

 

 

 

 

 

 

2 . Để tạo một Mask đen ta ấn giữ Alt  và bấm chuột vào biểu tượng       trên 

Palette layer ( hoặc chọn Menu layer / Add layer  mask / Hide All)  chê toàn 

bộ lớp củ  

 

 

 

 

 

 

 

3 . Giã sử ta đã có vùng chọn trên layer.  

Nếu muốn giữ lại hình ảnh bên trong của  

vùng chọn và làm cho phần hình ảnh của  

vùng chọn bên ngoài trở nên trong suốt, ta  
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ân trong 
cũng bấn chuột vào biểu tượng trên layer  

palette . Tương tự ta vũng có thể chọn  

Menu layer / Add layer mask /  

Reveal Selection không che vùng chọn 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 . Giã sử ta đã có một vùng chọn trên layer .Nếu muốn giữ phần hình ảnh 

bên ngoài vùng chọn và làm cho phần hình ảnh bên trong vùng chọn của 

layer trở nên trong suốt , ta ấn phím Alt  bấm chọn biểu tượng      trên Palette 

layer . tương tự ta cũng có thể chọn Menu layer / Add layer mask / Hide 

selection che vùng chọn . 

5 . Để tạm thời tắt tác dụng của Layer mask ta chọn Menu layer / Disable 

layer mask .Nếu sau đó Menu layer / Enable layer mask để layer mask có tác 

dụng trở lại . 

Phím tắt : nhấn giữ Shift ,rồi bấm vào Thumbnail của Layer mask để bật /tắt 

tác dụng của Layer mask  

Vùng chọn 
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6 . Xóa Layer mask . 

Để xáo chức năng của layer mask ta bỏ móc xích của layer và layer mask rồi 

chọn biểu tượng của layer mask bỏ vào thùng rác     hoặc chọn Menu layer / 

Remove layer mask khi đó một hộp thoại sẽ xuất hiện . 

Chọn Apply  để áp đặt tác dụng của layer mask lên layer,rồi mới xóa layer 

mask. 

Chọn Discard để xóa layer maskvaf hủy bỏ tác dụng của layer mask lên 

layer. 

7 . Hiệu chỉnh Layer mask . 

 Để hiệu chỉnh Layer mask ta cần chú ý xem đang thao tác với layer mask 

hoặc layer  
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Khi đã chọn thao tác với layer mask ,tùy theo mục đích ta có thể dùng công 

cụ tô vẽ như : Airbrush      , Paintbrush    , Rubber stamp    , Eraser     , Pencil         

, Gradient tool       ,Paint bucket         để ta chỉnh sủa layer mask  

 

CHƯƠNG IV 

HIỆU ỨNG LAYER (LAYER STYLE) 

 I . Layer style : là những tùy chọn áp dụng cho hiệu ứng (effect) lên loqs 

hiện hành .Có hai cách lấy hiệu ứng layer . 

Cách 1 : chọn biểu tượng Add a layer style trên Palette layer       để hiển thị  

Cách 2 : chọn Menu layer /chọn layer style để hiển thị  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Blending Option : 

 Thuộc tính áp dụng cho layer  

è Blending mode : chế độ hòa trộn của layer ta đã nói ở phần Layer  

è Opacity : độ mờ đục của layer  
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è Fill Opacity : tùy chọn độ đục tô cho một lớp nhưng không ảnh hưởng 

đến độ đục , tô của hiệu ứng lớp . 

è Channel : tùy chọn tác dụng lên kênh có thể là R,G,B hoặc C,M,Y,K  

è Knockout : tùy chọn xác định độ trong suốt để lộ nội dung bên trong các 

lớp khác  

Mặc định là :None , mà Shallow=Layer set , Deep= Background 

 

2. Drop Shadow : tạo bóng đổ ngã ra bên ngoài điểm ảnh  

3. Inner Shadow : ngược lại bóng đổ ngã vào điểm ảnh  

4. Outer Glow : tạo hào quang phát ra xung quamh điểm ảnh  

5. Inner Glow  : ngược lại hào quang ngã vào điểm ảnh  

6. Bevel and Emboss : tạo các chạm khắc nổi nên điểm ảnh  

7. Satin : tô màu xác định theo góc độ  

8. Color Overlay : tômàu theo đồng nhất  

9. Gradient Ovarlay : tô màu theo chuyển sắc  

10. Pattern Overlay : tô màu theo mẫu chọn  

11. Stroke : chức năng tạo viền và tô màu theo các dạng trên 

Trong đó : 

P Angle : Xác định một góc sáng chung cho các hiệu ứng tác động lên lớp 

P Anti-alias :Chống răng cưa của đường viền hay đường viền bóng hiệu 

ứng 

P Blend Mode :Xác định các kiểu hòa trộn lớp hiện hành và lớp bên dưới  

P Color : Xác định màu cho bóng hoặc hào quang  

P Contuor :Tạo vân ,đường viền ,cho bóng ,hào quang hay chạm nổi  

P Depth : Xác định độ sau của hiệu ứng 
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P Gloss Contuor : Giải lập một bề mặt kim giống loại có độ bóng được áp 

dụng tô bóng 1 Bevel hay Emboss  

P Gradient :Tùy chọn tô màu chuyển sắc (xác định trong Gradient Editor) 

P Higlight or Shadown Mode :Xác định màu ánh sáng của phần nổi hay 

phần chìm trong hiệu ứng Bevel and Emboss  

II . Menu Layer : 

1. New : 

P Layer : tạo mới một layer ( Shift + Ctrl + N) 

P Background from layer :chuyển đổi layer nền thành layer chỉnh sửa  

P Layer set :tạo mới một tập hợp thư mục lớp 

P Layer set from Linker :tạo mới từ một tập hợp lờp từ những layer đã liên 

kết 

2. Duplicate layer  : 

   - Tạo mới một bản sao layer  

 Có hai cách thực hiện : 

          Chọn Move tool ,nhấn Alt + rê chuột trực tiếp trên ảnh để tạo bản sao 

          Rê layer cần sao đến biểu tượng       Add a new layer (trên Palette 

layer) 

3. Layer Properties : 

 - Cài đặt thuộc tính layer  

4. Delete : 

 - Xóa layer hiện hành 

5. Layer Style : 

 - Hiệu ứng của layer . 
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CHƯƠNG V 

TONE MAU VÀ TRAM MÀU 

Tone màu và chỉnh màu với Menu lệnh Image giúp chúng ta thể hiện điểm 

ảnh một cách sắc sảo và áp dụng tối đa các pixel tương phản lên điểm ảnh 

vận dụng nhiều trong quá trình phục chế . 

I . Tone màu :  

Vào Menu Image / Mode  để thể hiện các tone màu cho điểm ảnh  

è Mode màu làcác chuẩn màu hình ảnh trong kỹ thuật đồ họa máy tính  

è Một chế độ Mode màu trong PTS là môhình màu ảnh đó đang sử dụng  

è Tất cả các Mode màu điều có thể mô tả và chỉnh sửa theo 3 thuộc tính 

cơ bản 

      HSB : (Hue = Sắc độ , Saturation = Độ bảo hòa , Brightness = Độ sáng) 

1. Mode Bitmap :  

Muốn chuyển điểm ảnh sang Mode Bitmap thì phải chuyển về Grayscale . 

Chuyển đổi này loại trừ các thông tin về HS khỏi điểm ảnh (Discard color 

information ) và bảo toàn B. 

Mode ảnh chỉ thể hiện một bit than độ sâu màu Depth = 1 

Tùy chọn này chỉ giải quyết các bit mới tạo (như tạo ra lưới) 

Bán dạ các tram ô vuông tròn .. kết xuất ra máy in PostScript . 50% 

Threshold (128 ngưởng xám trung bình) tạo ra ảnh trắng đen có độ tương 

phản cao  
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Pattern Dither : chuyển đổi cấu trúc bằng cách tổ chức thành 1 cấu trúc hình 

học  gồm các chấm đen trắng . 

Diffusion Dither : giống như Pattern Dither nhưng tạo ra nhưng điểm ảnh lỗi 

ngẫu nhiên ứng dụng trong kỹ xảo phim . 

Halfftone Screen :chuyển đổi cấu trúc từ than đôi xám sang dạng lưới ứng 

dụng ra phim in trên các máy in công nghiệp . 

  Frequency (tần số lưới Line / inch / cm ) trong khoảng 1-999 Line/ inch ,0.4 -

400/ cm. 

Ảnh chỉ lưu trử bằng 1 bit vậy chỉ có thể là hai màu trắng và đen .Ta nói 

hình trắng đen 2 mức xám  

Vidụ: ảnh khổ A4 (8.26 x 11.69 inch) với độ phân giải là 300ppi sẽ có dung 

lượng file là : 

8.26 x 300 x11.69 x 300 x1bit = 8690346 bit = 1086293 bytes = 1.03 MB 

2. Mode Grayscale : 

Chế độ sử dụng thang độ xám 256 màu .Chuyển sang chế độ này PTS vức bỏ 

các thông tin màu săc của điển ảnh nguyên bản. 

Đây là chế độ trung gian để chỉnh sửa điểm ảnh trước khi chuyển sang 

Bitmap 

Và thể hiện ở 8 bit và nhận giá trị màu từ 0 đến 255 màu  

Vậy file sẽ có dung lượng là : 1.03MB x 8 = 8.24 MB 

3. Mode Duotone : 

Tạo ra thang độ xám nhưng được cộng thêm 2 màu (duotone),3 mau (tritone), 

và 4 màu (quadtone) 

4. Mode Indexed color : 
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Là chế độ bản màu 8 bit (256 màu) ¶Cho các ứng dụng hoạt cảnh đa truyền 

thông , thuường là trang web ¶ internet . 

 Resolution : tùy chọn độ phân giải  

- 4 bit mỗi điểm ảnh thì mỗi khi hiển thị được 16 màu (2 lũy thừa 4) 

- 8 bit mỗi điểm ảnh hiển thị 256 màu (2 lũy thừa 8) 

 Palette :sử dung tables trong Menu mode để xem sự thay đổi mỗi khi tùy 

chọn  

 Dither :tùy chọn này hòa trộn các điểm ảnh có các màu trong Palette. 

5. Mode RGB color : 

Chế độ chuẩn màn hình (Monitor và Video) ,các màu tổng hợp đồng loạt 

RGB = 255 tạo nên màu trắng .Đây là nguyên lý cộng màu (Addtive color) 

Mổi một màu biến đổi từ dãy 0 đến 255 và lưu trử 24 bit cho 8 bit Red, 8 bit 

Green và 8 bit Blue vậy mỗi ảnh có thể nhận giá trị màu từ 0 đến 

16.777.216 . Hình dạng này có thể có 16.7 triệu màu (16.7 million color) sẽ 

có dung lương file là:  1.03 MB x 24 = 24.72 MB 

6. Mode CMYK color : 

Dựa trên cơ sở hấp thụ ánh sáng và mực in trên giấy .Về mặt lý thuyết ba 

màu CMY tương tác với ánh sáng tạo nên màu đen theo nguyên lý trừ màu 

(Subtractive color).vì mực in chứa tạp chất nên 3 màu trộn lại không đen (chỉ 

ra màu nâu) ,cho nên phải bổ xung thêm màu đen (Black =K tránh trùng với 

Blue = B) . Tạo nên quy trình 4 màu (four color process printing) 

Tương tư các dang trên màu và file là: 1.03 MB x 32 = 32.96 MB 

7. Mode lab color : 
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Chế độ Lab color để làm việt với ảnh Photo CD ,chuẩn màu này đặt biệt 

mang tính nhất quán và độc lập không bị phụ thuộc vào thiết bị tạo ra hay 

xuaāt aěnh nhĖ : (Monitor , Print , Computer , hay Scan, ¥ ) 

Chế độ lab là mô hình màu trung gian mà PTS dùng để chuyển đổi từ chế độ 

này sang chế độ khác  

Để in các Lab từ các thiết bị PostScript màu , đầu tiên ta chuyển chúng sang 

mode CMYK . 

8. Mode Miltichannel  : (đa kênh) 

Chế độ này ứng dụng cho các chế độ in đặt biệt .Mode Miltichannel sử dụng 

256 mức xám trong mổi kênh .Thí dụ muốn in một ảnh Duotone ở dạng file 

Scitex CT thì chuyển nó sang Mode Multichannel .Các chế độ khác khi bỏ 

một kênh mặc định sẽ chuyển đổi thành mode này . 

Để xuất film một file đồ họa Mode Multichannel nhớ lưu nó định dạng file 

DSC 2.0 (EPS). 

&  Chú ý : 3 Mode thông dụng của độ họa là  

è RGB chuaąn cho maĘn hČnh , Vi deo , Digital Photo , ¥¥ 

è CMYK thường dung để ra film trên các máy in công nghiệp  

è Indexd Color Ėęng duďng đa truyeĀn thoĂng nhĖ trang web¥ file luoĂn 

nhỏ 

9 . Tổng hợp về nguyên lý dùng màu : 

a. Nguyên lý cộng màu : 

Tổng hợp cộng là nền tản của màu sắc , vì bắt nguồn từ nguyên lý nhìn của 

con mắt . Võng mạc con người luôn có tế bào nhạy cảm với các màu đỏ (red) 

,lục (green) và lan (blue) .Các tế bào này truyền tín hiệu về nảo bộ ,ở đó hình 
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ảnh tổng hợp thành tất cả mọi màu sắc .Ngoài ra còn có tế bào nhạy cảm 

với độ sáng của màu sắc . 

Năm 1704 nhà bác học nổi tiếng người Anh  là Isaac Newton đã phân giải 

được ánh sáng trắng thành 7 sắc cầu vòng là : Tím ¶ Chàm ¶ Lam ¶ Lục ¶ 

Vàng ¶ Cam ¶ Đỏ , trong đó tím ,chàm ,vàng ,cam có thể tách ra từ màu đỏ 

,lục và lam tạo thành đỏ lục và đỏ lam được coi là màu sơ cấp (primary color) 

để tạo ra bất kỳ màu nào khác . 

Mặt khác khoa học củng chứng minh ánh sáng chính là sóng điện từ lan tỏa 

với vận tốc là 300000 km/giây ,và ánh sáng coa màu khác nhau do bước 

sóng khác nhau quang phổ mà người nhìn thấy được là là một khe rất hẹp 

trong sóng điện từ ,trải từ tím thẩm 380 nm (nanomét, đơn vị đo chiều dai 

bằng hành triệu milimét ) đến sắc đỏ thẩm là 7702 nm . 

Tập quán quốc tế tổng hợp cộng là RGB ,nguyên lý này ứng dung trong chế 

taďo maĘn hČnh tivi,maĘn hČnh vi tčnh vaĘ kyĕ thuaĄt vi deo ¥ 

b . Nguyên lý trừ màu : 

Hệ thống tổng hợp cộng bắc đầu từ màu đen (một màn hình tivi trống chẳng 

hạn và cộng R ,G ,B để có được màu trắng ) .Ngược lại hệ thống trừ màu bắc 

đầu từ màu trắng (chẳng hạn một tờ giấy trắng được chiếu bằng ánh sáng 

trắng và trừ đi màu của R ,G ,B để có được màu đen ). 

Việc loại bỏ màu R ,G,B được thực hiện bằng cách in chồng lên các mực 

Lam ¶ Lục (cyan) và đỏ cánh sen (magenta) và vàng (yellow) ,Mực Cyan có 

tác dung hút ánh sáng đỏ Red ,mực Magenta có tác dung hút ánh sáng Green 

,mực Yellow có tác dung hút ánh sáng Blue . 
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Bất kỳ màu nào trong khoảng màu phục chế điều coa thể đạt được bằng cách 

thay đổi mực màu C ,M ,Y là nguyên lý trừ màu được sử dung cho kỹ thuật 

nhiếp ảnh màu hiện đại và trong tất cả các quá trình in màu .Trong thực tế 

do màu in không tinh khiết  nên khi 3 màu C ,M ,Y chồng lên nhau vẫn 

kgông tạo nên được màu đen thực sự và ngành  in phải dùng thêm một bản 

mực đen để hổ trợ cho C, M ,Y để tạo thêm chi tiết và chiều sau hình ảnh . 

c. Các thuộc tính của màu sắc : 

P Hue (sắc màu) sắc màu của một màu chính là tên của màu đó . Các màu 

sắc khác nhau sẽ được biểu diển trên bánh se màu . 

P Saturation (độ bảo hòa màu ) chính là độ thuần thiết của màu đó .Khi 

một màu có độ bảo hòa thấp ta gọi màu đó bẩn hơn và đục hơn .Khi màu có 

độ bảo hòa cao hơn ta gọi màu đó sáng hơn và sạch hơn . 

P Brightness ( đọ sáng) độ sáng của một màu mô tả nó sáng hay tối như 

thế nào .Trong thực tế khi thay đổi độ sáng tối là ta trộn màu này với màu 

trắng hoặc màu đen . 

d. Người quan sát chuẩn : 

Năm 1931 ủy ban quốc tế về chiếu sáng (commission  internatiale de 

L²Eclairege) gọi tắt là CIE đã phát triển hệ màu XYZ dựa trên ba màu sơ cấp 

X (red) ,Y (green) và Z (blue) từ 3 màu này tất cả các màu nhìn thấy được từ 

ngĖĔĘi quan saęt ³chuaąn ³ coę theą đĖĔďc taďo ra .Sau đoę moĂ hČnh CIE Xyz cuĕng 

được giới thiệu .Theo đó tất cả các màu có cùng độ sáng sẽ mằm trên một 

mặt phẳng có hình tam giác trục ngang x biểu diển màu đỏ trục dọc y chỉ 

định thành phần lục .Còn truc Y vuông góc với mặt phẳng của tờ giấy thì 

biểu diển độ sáng của màu. 
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Đến năm 1976 mo hình CIEYxy được biến đổi toán học thành CIEL *a*b* 

theo đó tất cả các màu có cùng độ sáng sẽ nằm trên cùng mặt phẳng có 

dạng hình tròn theo hai trục a* và b* .Màu có giá trị a* dương thì ngã đỏ 

,màu có giá trị a* âm thì ngã lục .Tương tự b* dương ngã vàng b* âm ngã lam 

.Còn độ sáng thay đổi thoe trục dọc . 

II . Tần số lưới tram (screen frequency , halftone frequency) : 

Mỗi điểm trên hình ảnh Grayscale có thể có một giá trị màu tứ 0 đến 255 

(256 mức xám) .Tuy nhiên khi in do hạn chế về kỹ thuật , máy in laser hoặc 

in phim chỉ có thể in ra một điểm đen hoặc một điểm trắng (2 mức xám).Do 

đó để giả lập các sắc độ đậm nhạt khác nhau của hình ảnh Grayscale người 

ta dùng một phương pháp halftone (tram hóa) .Theo phương pháp này một 

hạt tram (halftone dot) sẽ do nhiều hat máy in (printer dot)  tập hợp lại . Nơi 

nào trên bản in có nhiều hạt tram lớn cho ta cảm giác tối , nơi nào có nhiều 

hạt tram nhỏ cho ta cảm giác sáng . 

 Tần số lưới tram được đo bằng lpi  (lines per inch) 

Ta có công thức : 

 

 Graylevels =(Printer Resolution / Halftone Frequency) 

Vi dụ : 

1. Hạt tram được tạo bởi 4 x 4 điểm của máy in có khả năng thể hiện tối đa 

16 mức độ sáng tối khác nhau . 

 

 

   0%    6%    12%  19%  25%  31%  38%  44%  50%  56%  62%  69% 75%  

81%  87%  94% 100%  
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2. Máy in HP LaserJet 4050 (có độ phân giải 1200 dpi) nếu in với tần số lưới 

tram 100 lpi thì thể hiện tối đa (1200/100)
2

 =144 mức sáng tối khác nhau . 

Từ đây ta cũng có thể suy ra rằng : 

Để thể hiên đầy đủ 256 mức sáng tối khác nhau với tần số lưới tram 150 lpi 

thì ta cần một máy in phim có độ phân giải là : 

 

 Imagesetter resolution = 16 * 150 = 24 00 dpi . 

 

Tương tự để thể hiên đầy đủ 256 mức sáng tối khác nhau với tần số lưới tram 

175 lpi thì ta cần một máy in phim có độ phân giải là : 

 

 Imagesetter resolution = 16 * 175 = 2800 dpi . 

III/  Góc xoay tram (screen angles) 

Trong ngành in người ta chỉ sử dung 4 mực chủ yếu là : C , M , Y , K (hoặc 

thêm các màu pha) để tái tạo hình ảnh có tông màu liên tục (continuous ¶ 

tone) .Khi đó các hạt tram C , M , Y , K của các bản in sẽ in chồng lên nhau 

và lệnh một góc nào đó để tạo ra các giao thoa (interfrency) gọi là rosette . 

Nếu các góc xoay tram không được thực hiện hợp lý thì sẽ hiện rõ và rosette 

sẽ biến thanh moiré .thông thường các góc tram C (105
0

) , M(45
0

) , Y(90
0

) và 

K(75
0

) tạo nên các rosette gần như không nhận thấy được bằng mắt thường . 

IV/ Các dạng hạt tram (spot shapes) 

V Tram tròn (round) 

V Tram hình thoai (diamond) 

V Tram eâ-lip (ellipse) 

V Tram đường thẳng (line) 
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V Tram vuông (square) 

V Tram chử thập (cross) 

 

Tram vuông cho độ sắc nét và tương phản cao , Tram ê-lip cho độ chuyển 

mịn màn hơn . Thông thường người ta cho tram ê-lip các tram khác chủ yếu 

tạo hiệu quả đặt biệt . 

V/  chỉnh màu : 

Trong quá trình hiệu chỉnh màu cho điểm ảnh ta 

phụ thuộc nhiều vào tính chất điểm ảnh và vùng 

chọn chi tiết khi chỉnh . Mỗi vùng chọn ta ứng 

với feather  khi chỉnh vùng ảnh đó  

Sau đó vào Menu  Image chọn Adjusments trình 

đơn sổ xuống cho phép ta chọn các chức năng chỉnh cho phù hợp với yều 

cầu trong đó hình thành Tone chỉnh . 

 - Sáng tối của Tông  

 - Chỉnh các sắc độ  

 - Chỉnh tương phản  

Từ đó ta chọn các chức năng ứng cho từng thành phần hiệu chỉnh . 
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1: Các kiến thức về màu cơ bản trong photoshop : 

a) Các màu cơ bản : 

+ Nhóm màu Red , Green và Blue :  

Khi pha trôn 3 màu này với nhau (100%) sẽ tạo ra các màu Cyan , Magenta , 

Yellow , White .  

+ Nhóm màu Cyan , Magenta  và Yellow : 

 Khi pha trôn 3 màu này với nhau (100%) sẽ tạo ra các màu Red , Green , 

Blue và Black . 

b) Các mô hình màu cơ bản : 

- Mô hình RGB dựa trên 3 màu chính là Red , Green , Blue . 

- Mô hình CMYK dựa trên 4 màu chính là Cyan , Magenta , Yellow , Black . 

- Mô hình HSB Dựa trên cở sở cách nhận biết của mắt người . Hue sắc độ 

máu , Saturation độ thuần nhất của màu (tỉ lệ màu xám có trong màu ) , 

Brightness độ sáng tối của màu . 

- Moâ hình Lab hay CIE Lab (Center Internatinale d²Eclairage) : laĘ moĂ hČnh 

màu có cung màu rộng nhất trong các mô hình màu .L là Lightness ; a là màu 

biến thiên từ Green tới Red và b là màu biến thiên từ Blue tới Yellow . 

c) Cung bật màu :(Gamut) 

Cung bật màu là tất cả các màu nằm trong 1 khoảng biến thiên hoàn chỉnh 

hay nói cách khác cung bật màu là tập hợp con của không gian màu (Space 

Color) 
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Mắt người có khả năng nhận biết nhiều màu hơn các máy móc hiển thị hoặc  

in ra do đó các mô hình màu là tập hợp con của sự nhận biết màu sắc của 

mắt người . 

VI/ Bảng chỉnh màu : 

Vào Menu Inmage / chọn Idjusments để chỉnh . 

1) Chỉnh màu với Bringhtness/ Contrast . 

 

 

 

 

- Kéo con trược Bringhtness chỉnh độ sáng tối của hình ảnh . 

- Kéo con trược Contrast thay đổi độ tương phản của hình ảnh . 

2) Chỉnh màu với Hue/Saturation . 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Kéo con trược Hue thay đổi sắc độ màu (chạy trên thước máu) 

- Kéo con trược Saturation thay đổi độ bảo hòa màu (tỉ lệ màu xám) 

- Kéo con trược Lightness thay đổi độ sáng tối của hình ảnh  

SԂc Ľ ֥

BӶo h¸a 

TҼҺng phӶn 
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3) Bảng chỉnh màu Varitions : 

- Current Pick : phiên bảng hiện hành . 

- Original : phiên bảng ban đầu . 

- Kéo con trược Fine ¶ Coase : điều chỉnh mức độ áp dụng hiệu ứng , mỗi 

vạch sang phải làm tăng hiệu ứng còn mỗi sang trái làm giãm hiệu ứng . 

- Show Clipping :Tùy chọn để Photoshop thông báo hiệu ứng quá đà . 

4) Bảng chỉnh màu Levels . 
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- Con trược  Input : khi kéo chỉnh thì giá trị trong khoảng dịch chuyển sẽ được 

thay thế bằng giá trị ban đầu . 

- Con trược  Output : khi kéo chỉnh thì giá trị trong khoảng dịch chuyển sẽ 

được thay thế bằng giá trị ban mới . 

- Thông thường ta dùng công cụ Eyedropper để thiết lập các điểm đen và 

trắng tuyệt đối để cải thiện độ sáng tối cho hình ảnh . 

5) Bảng chỉnh màu Curve : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nhấp vào đường biểu diển và kéo rê để chỉnh sửa , thay đổi độ sáng tối cho 

hình ảnh . 

- tương tự bảng Levels có thể thiết lập các điểm đen và trắng tuyệt đối để cải 

thiện độ sáng tối cho hình ảnh . 
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6) Bảng chỉnh màu Color Balance : 

 

 

 

 

 

 

- Preseve Luminosity : tùy chọn duy trì độ sáng tối . 

- Các con trược Cyan ¶ Red , Magenta ¶ Green và Yellow ¶ Blue :ta kéo con 

trươc để tăng hoặc giảm các giá trị màu của từng kênh mà bạn muốn . 

- Các tùy chọn trong Tone Balance : 

  + Shadow : điều chỉnh tone màu sậm . 

 + Midtone : điều chỉnh tone màu giửa (trung bình) . 

 + Hightlight : điều chỉnh tone màu sáng . 

7) Bảng chỉnh Replace Color : 

- Con trược Fuzziness : chỉnh phạm vi giải màu được chọn khi chỉnh . 

- Eyedropper : dùng chọn màu muốn điều chỉnh . 

- Eyedropper + : dùng để cộng thêm các mẫu màu khác vào mẫu màu đã 

chọn  

- Eyedropper - : bới đi mẫu màu đã chọn điều chỉnh . 

- Các con trược Hue , Saturation , và Lightness :kéo các con trược này để 

chỉnh màu cho hình ảnh. 

8) Bảng chỉnh màu Selective Color: 
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- Các con trược Cyan , Magenta , Yellow và Black để chỉnh màu trực tiếp cho 

hình ảnh kéo qua trái là giảm(-) còn kéo sang phải là tăng (+) giá trị màu 

được chọn trong hộp màu . 

9) Bảng chỉnh Channel Mixer :  

- Tương tự   Selective Color nhưng hệ màu ngược lại Red , Green , Blue . 

10) Bảng màu Gradient Map : 

- Ta dung để chọn màu chuyển sắc cho điểm ảnh theo hộp màu chuyển sắc . 

11) Bảng màu Photo Filter : 

- Chọn bộ lọc màu để chỉnh , Filter là các chuẩn màu ,Color bảng màu thể 

hiện  

- Con trược Density : thể hiện tỉ lệ % trêb ảnh khi chỉnh  

12) Shadow / Hightlight :  

- Kéo con trược Shadow chỉnh độ tương phản sáng của hình ảnh . 

- Kéo con trược Hightlight thay đổi độ tương phản tối của hình ảnh . 

13) Lệnh Inver Color : 

- Lệnh này sẽ làm nhgịch đảo màu : đen thành trắng , màu thành màu bù , 

thang đo 0 Ą 255 thành 255 Ą 0¥ 

14) Lệnh Equalize :  

- Lệnh này phân phối các giá trị sáng và tối một cách đồng điều hơn . làm 

hình ảnh có vẽ sáng hơn cân băng hơn và tương phản hơn . 

15) Lệnh Threshold : 

- Lệnh này sẽ chuyển đổi hình ảnh màu sang trăng đen có tương phản cao . 

- Hộp thoại Threshold cho phép ta định đường phân chia các điểm trắng và 

đen . các điểm sáng thì sáng hơn và các điểm tối thì tối hơn . 



 

Bi°n soʜn: Phan Tʠn ņΠng    Trang   65                            

16) Lệnh Posterize : 

- Lệnh này sẽ làm thay đổi các mức xám của hình ảnh . 

- Hộp thoại Posterize cho phép ta nhập các giá trị muồn thay đổi vào ô 

Levels giá trị còn nhỏ thì mức xám còn ít . 

VII/ Các thành phân trong menu Image . 

1) Duplicate  : 

- Nhân đôi điểm ảnh ban đầu thanh hai điểm ảnh giống nhau 

2) Lệnh Image size : 

- Xem và thay đổi kích thước ảnh vói hộp Image size bạn có thể thay đổi kích 

thước chiều ngang , chiều cao và độ phân giải của điểm ảnh . 

- Khi thay đổi ta chú ý đến tỉ lệ ảnh , nếu không các lờp ảnh bên trong bị 

biến dạng . 

3) Lệnh Canvas size : 

- Làm thay đổi kích thước khung nền ảnh ta dunh khi thu nhỏ hoặc phóng to 

các khung nên của ảnh mà không làm ảnh hưởng đến kích thước bên trong 

của ảnh, nếu thu nhỏ thì bạn mất các vùng ảnh . 

- Khi thay đổi ta nên chọn các neo của ảnh trên nền mới ,và phong nền khi 

phóng lớn sẽ lấy màu của Background trên Tool Box . 

4) Lệnh Crop : 

- Dùng để cắt , xén vùng chon trên layer điểm ảnh và bỏ phần bên ngoài 

vùng chọn của ảnh . Tương tự công cụ Crop . 

VIII/ Các chức năng trong Menu View 

1) Lệnh Rulers : 

- Hiển thị thước canh trên Layer điểm ảnh . 
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2) Lệnh Show / Grid : 

- Hiển thi chức năng lưới trên ảnh . 

3) Lệnh Zoom In / Zoom Out : 

- Dùng Phóng Lớn / Thu nhỏ tỉ lệ điểm ảnh . 

4) Lệnh Actual Pixel : 

- Xem chuẩn các pixel ảnh theo đúng tỉ lệ ảnh hiển thị . 

CHƯƠNG VI  

TẠO CHỮ TRONG PHOTOSHOP  

1) Khái niệm : 

- Hình ảnh có giá trị hàng ngàn lời nói nhưng không có nghĩa lá bạn không 

cần đến văn bản trong các mẫu quảng cáo . 

- Chữ trong Photoshop không chỉ là chữ mà nó còn là một phần tách rời của 

điểm ảnh , có thể dùng ở dạng font mà còn chuyển đổi về dạng điểm ảnh . 

- Trong Photoshop các hiệu ứng trong filter có thể giúp bạn tạo ra các mẫu 

chữ độc đáo hơn . 

2) Nhập văn bản vào ảnh : 

- Chữ được tạo trong Photoshop thể hiện dưới hai dạng là : 

 + Type Tool văn bản này nhận màu la foreground color tại thời điểm xử 

dụng của công cụ làm màu cho văn bản  . 

 + Type Mask Tool văn bản nay cho ra vùng chọn và xử lý như chức 

năng của vùng chon  
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- Khi nhập văn bản Type Tool thì trong Palette Layer sẽ xuất hiện một layer 

có biểu tượng (T) .Văn bản này không thể áp dụng hiệu ứng mà ta dùng các 

thuoĄc tčnh trong Palette Character veĀ Font , size , Stype vaĘ maĘu ¥¥¥ 

- Để áp dụng được hiệu ứng trước hết bạn phải chuyển văn bản về dạng 

điểm ảnh , lúc này Photoshop sẽ hiểu văn bản là một vùng Pixel chứa màu 

sắc đã định .(hình minh họa) 

 

 

 

 

 

 

3) Hiệu chỉnh văn bản : 

- Sau khi nhập văn bản vào ảnh , ta có thể hiệu chỉnh bằng cách chọn lại 

công cụ chữ và thay đổi thuộc tính trên thanh Option hoặc trong Palette 

Character : 

 + Thanh thuộc tình của văn bản : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản Type Tool 

Văn bản Type Mask Tool 

Palette Character  Nút lựa chọn chỉnh 

Change Case 

Khoảng cách dòng 

Khoảng cách ký tự 

Tăng kích thước cho văn 

bản theo chiều ngang và 

dọc 

Khoảng 

cách đưa 

chữ lên trên 

so với chân 

chữ 


